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Báo cáo
Tình hình tổ chức thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục THCS, Trung học và nghề năm 2022

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư 07/2016/TT – BGD ĐT ngày 22/3/2016 Qui định về điều kiện bảo đảm và nội dung quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Quyết định số 2791/QĐ – UB ngày 02/12/2005 của UBND thành phố ban hành Quy định tạm thời tiêu chuẩn cơ bản, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập trung học và Nghề; 
Căn cứ vào kết quả điều tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ xã An Thái, trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ báo cáo kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập trung học và nghề.

Phần thứ nhất
1. Đặc điểm tình hình nhà trường
	Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ thuộc địa bàn thôn Thạch Lựu, xã An Thái, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Trên 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ có bề dày truyền thống trong công tác dạy và học. Đến năm 2006 trường được UBND công nhận trường chuẩn quốc gia. Trong thời gian qua nhà trường nhiều năm liên tục được tặng Bằng khen của UBND thành phố, giấy khen của UBND huyện với danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc”. Năm học 2020 – 2021, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Năm học 2021 – 2022 trường đạt tập thể lao động xuất sắc. 3 đc được UBND thành phố tặng Bằng khen, 4 đc đạt CSTĐ cấp cơ sở, 30 đc đạt LĐTT, 6 đc đạt GVG cấp Huyện và 2 đc được công nhận Nhà giáo tâm huyết sáng tạo nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Trường có tổng 38 cán bộ giáo viên công nhân viên trong đó ( Biên chế: 34, hợp đồng 102: 1; hợp đồng thuê mướn :3)
+ Ban giám hiệu: 02 đồng chí
 + Giáo viên: 29 ( 27 biên chế, 1 hđ 102, 1 Gv TPT )
      Tỷ lệ 1.65 gv/1 lớp. 
+ Nhân viên phục vụ có 07 ®/c ( 4 biên chế, 3 hđ thuê mướn )
+ 100% CB,GV,CNV có trình độ đạt chuẩn.
+ 93,1%  GV có trình độ trên chuẩn.
		Do làm tốt công tác xã hội hoá, tham mưu tốt với chính quyền địa phương và sự vận động ủng hộ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường nên nhà trường có một cơ sở vật chất khang trang với tiện nghi hiện đại. Các phòng học, có đủ phòng chức năng theo quy định trường học.
	Toàn trường có 17 lớp – 710 học sinh, các em đều ngoan và tích cực thực hiện tốt nền nếp học tập và đạt được thành tích đáng kể trong phong trào thi đua Hai tốt. 

2. Thuận lợi và khó khăn trong công tác phổ cập
2.1. Thuận lợi:
	Công tác phổ cập giáo dục  được sự quan tâm của các cấp các ngành trong toàn xã.
		- Các đồng chí được phân công làm công tác điều tra thực tế làm công tác phổ cập có  kinh nghiệm, lòng nhiệt tình, bám sát các hộ dân, các đối tượng học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo cáo về công tác phổ cập được chính xác.
		Dân trí ngày càng phát triển, việc vận động học sinh đi học nghề sau tốt nghiệp THCS ngày càng đông.
		- Cơ sở vật chất của các nhà trường ngày càng được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tập vui chơi.
Năm 2006  trường đã được đầu tư xây dựng vÒ CSVC đã đạt trường chuẩn quốc gia: Phòng TN hoá học, phòng công nghệ; các phòng chức năng: phòng ngoại ngữ, phòng nhạc, phòng tin học. Đến nay đủ 17 phòng học cho 17 lớp học.
Tháng 6 năm 2011, trường sửa chữa lớn 8 phòng học. Tháng 7 năm 2012, nhà trường đã tham mưu với hội cha mẹ học sinh nhà trường mở rộng khu nhà xe học sinh, giáo viên.
Tháng 8 năm 2013 trường được công nhận kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3 – cấp độ cao nhất. 
Khuôn viên nhà trường xanh sạch đẹp đầy đủ sân chơi, bãi tập đó cũng là một điều kiện để thu hút học sinh đến trường, giảm tỷ lệ bỏ học hàng năm.
Tháng 9 năm 2015, trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ là trường duy nhất trong huyện được cấp toàn bộ trang thiết bị phòng học Tiếng Anh.
Năm học 2015 – 2016, trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ cũng là trường duy nhất trong huyện An Lão thí điểm chương trình nhà trường với khối 6 ( Chương trình mới ). Năm học 2016 – 2017 và những năm tiếp theo nhà trường vẫn thực hiện thí điểm chương trình nhà trường với các lớp từ lớp 6 đến lớp 9.
- Năm học 2017 – 2018, trường xếp thứ 1/17 trường trong toàn Huyện; được nhận cờ thi đua toàn diện của UBND thành phố Hải Phòng.
- Năm học 2018 – 2019, trường xếp thứ 2/17 trường trong toàn huyện; được UBND thành phố tặng bằng khen.
- Tháng 7/2019, dãy nhà 2 tầng mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đến nay đủ 15 phòng học cho 15 lớp học
- Tháng 9/2019, nâng cấp sân trường khang trang, sạch đẹp.
- Hè 2022, trường được sửa chữa 1 dãy nhà 2 tầng.
 Hệ thống văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác Phổ cập giáo dục từ Trung ương đến thành phố, đến huyện và PGD khá đầy đủ cụ thể, chi tiết.
2.2. Khó khăn:
- Tình hình kinh tế của địa phương còn khó khăn nên đã ảnh hưởng không nhỏ  đến giáo dục.
- Việc điều tra thông tin từ 0-60 tuổi gặp nhiều khó khăn về thời gian, tính chính xác, xử lý thông tin.
		- Ngân sách chi cho công tác phổ cập giáo dục còn hạn chế.
		- Phần mềm phổ cập chưa hoàn thiện nên dữ liệu năm trước đã bổ sung vào phần mềm lại bị mất, lại phải bổ sung lại mất rất nhiều thời gian. Phần mềm có mở nhưng rất chậm ảnh hưởng rất nhiều đến việc xử lý dữ liệu.
		- Thiếu nhiều giáo viên ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.
	3.Các chỉ tiêu phấn đấu:
3.1.  Ổn định quy  mô lớp học:
 Duy trì sĩ số,  phấn đấu không có học sinh bỏ học. Vận động học sinh bỏ trung học đi học nghề và học các trường trung học chuyên nghiệp. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh. Phấn đấu duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn phổ cập, duy trì Phổ cập THCS đạt mức độ 3.

3.2. Duy trì giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, trường học đạt tiêu chuẩn giáo dục cấp độ 3:
Tăng cường, huy động mọi nguồn lực về cơ sở vật chất duy trì, giữ vững, nâng cao các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Tiếp tục bổ sung hồ sơ, minh chứng theo 5 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, giữ vững danh hiệu trường đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 3.
3.3 Xây dựng đội ngũ: 
Xây dựng đội ngũ đoàn kết, vững về tư tưởng chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chắc về chuyên môn nghiệp vụ tay nghề. 
3.4  Kết quả giáo dục:
a- Kết quả xếp loại học sinh cuối năm:
*Về hạnh kiểm: 97% trở lên xếp loại tốt và khá không có HS xếp loại hạnh kiểm yếu.
*Về HL: phấn đấu
+ 30%  trở lên xếp loại học lực giỏi .
+  40%  trở lên xếp loại học lực khá .
+  Đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ  90% trở lên
+  Học sinh lên lớp thẳng 98% trở lên.
+  Tốt nghiệp THCS đạt 99% trở lên.
+  Kết quả thi vào lớp 10 THPT:
- Tỉ lệ đỗ vào THPT: 90 % trở lên;
- Xếp thứ 2-4/17 trường trong huyện.
- Xếp thứ 50-70/ 198 trường trong thành phố.
- Có HS đỗ thủ khoa vào trường THPT Trần Hưng Đạo.
b- Kết quả học sinh giỏi:
+ 7-8 giải thành phố .
+ 25 – 30 giải cấp huyện tăng hơn năm trước về chất lượng.


4. Các biện pháp thực hiện
		- Tổ chức nghiêm túc công tác tuyên truyền. Ban chỉ đạo phổ cập phân công cụ thể tổ chức tuyên truyền, vận động trong toàn thể nhân dân về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho mọi người hiểu rõ và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
		- Quản lý chặt chẽ hồ sơ phổ cập, hàng tháng xem xét báo cáo từng độ tuổi, từng khối lớp bỏ học, chuyển đi, chuyển đến để vận động ra lớp và vào sổ sách kịp thời.
		- Lập kế hoạch điều tra, theo dõi dân số độ tuổi hàng năm để có kế hoạch cho những năm tiếp theo.
		- Thực hiện tốt ngày hội “ Toàn dân đưa trẻ đến trường”, lấy đó để rà soát độ tuổi đến lớp và vận động ra lớp đúng độ tuổi. Luôn chú ý đến duy trì sĩ số, thiếu phải báo cáo, và vận động học sinh bỏ học trở lại trường.
		- Tăng cường cơ sở vật chất.
		- Ban điều hành phổ cập tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo các đoàn thể, các chi bộ, các thôn thực hiện tốt Nghị quyết của ban chỉ đạo phổ cập, coi đó là một tiêu chí đánh giá hoạt động.

5. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
5.1 Kết quả phổ cập giáo dục bậc THCS:
5.1.1 Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục THCS: 
a) Về đội ngũ giáo viên
- Số lượng: 28. Tỷ lệ GV đứng lớp: 1,65. Thiếu: 04 GV
- Trình độ đạt chuẩn: 28, tỷ lệ: 100%. Trình độ trên chuẩn: 26, tỷ lệ: 93%.
- Đạt Chuẩn nghề nghiệp giáo viên: 28. Tỷ lệ: 100%.
- Người theo dõi, phụ trách công tác PCGD, XMC: Phân công 01 cán bộ, 1 nhân viên trực tiếp phụ trách phổ cập, chia toàn bộ Giáo viên và nhân viên vào các nhóm làm công tác phổ cập giáo dục.
b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
- Trường đạt chuẩn Quốc gia: Đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I năm 2006 
- Số phòng học: 17 Tỷ lệ phòng học/lớp: 1,0. Đủ phòng học.
- Số phòng chức năng: 15. Đủ phòng. 
Các phòng chức năng: Phòng Thư viện: 02; phòng Y tế học đường: 01; Phòng HT: 01, PHT: 01; Văn phòng: 02; phòng hội trường: 01; phòng học bộ môn: 05, phòng GV: 2.
Có đủ bàn ghế phù hợp với HS, bàn ghế GV, bảng chống lóa; Đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè.
- Đủ trang thiết bị DH tối thiểu;
- Có sân chơi, bãi tập; có nguồn nước máy sạch; nhà VS học sinh: 02 (trong đó: Nam: 1, Nữ: 1); Nhà VS GV: 2 (trong đó: Nam: 1, Nữ: 1).
5.1.2. Kết quả các tiêu chuẩn: 
Xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3.
- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 124/124, tỷ lệ: 100%
- Số trẻ 11-14 tuổi HTCTrTH: 685/692, tỷ lệ: 98,99%
- Huy động HS HTCTrTH vào lớp 6: 195/195, tỷ lệ: 100%
- Học sinh TN THCS (2 hệ) năm qua: 143/143, tỷ lệ: 100%
- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt: 490/497, tỷ lệ 98,59%.
- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi đã tốt nghiệp THCS đang học chương trình GDPT hoặc GDTX cấp THPT hoặc GDNN đạt: 490/493 = 99,39%.
Kết luận: Theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì xã An Thái – An Lão đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.
5. 2.Kết quả phổ cập giáo dục bậc Trung học và nghề:
a) Tiêu chuẩn 1 – Điều kiện:
+ Đã hoàn thành phổ cập giáo dục bậc THCS từ năm 2001 và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.
+ Trường THCS đạt chuẩn quốc gia, có đủ CSVC phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục học sinh theo quy định.
b) Tiêu chuẩn 2 - Huy động:
- Huy động đối tượng từ 15 đến 18 tuổi đã tốt nghiệp THCS (2 hệ) vào 4 loại hình THPT, BTTHPT, THCN, DNgh (95%): 490/493. Đạt tỉ lệ: 99,39%
- Trong đó, Tỉ lệ đối tượng 15-18 tuổi đã tốt nghiệp THCS vào học nghề: 80/493 = 16,2%.
c) Tiêu chuẩn 3 - Hiệu quả:
- Học sinh tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm 2022 là 74/74 = 100%.
- Độ tuổi 18-21 có bằng tốt nghiệp THPT, BT.THPT, TCCN hoặc bằng tốt nghiệp đào tạo nghề: 351/412. Đạt tỉ lệ 85,2%
(Tổng số đối tượng từ 18 đến hết 21 tuổi đã tốt nghiệp 4 loại hình/tổng số đối tượng từ 18 đến hết 21 tuổi phải phổ cập).
- Trong đó, Tỉ lệ đối tượng từ 18 đến hết 21 tuổi đã tốt nghiệp đào tạo nghề /tổng số đối tượng từ 18 đến hết 21 tuổi phải phổ cập: 52/412 = 12,6%.
* Kết luận : Tỷ lệ Huy động đạt 99,39% ; Hiệu quả đạt 85,2% ; Nghề : 12,6%
Đạt phổ cập Trung học và nghề


6-  Nhiệm vụ, giải pháp về công tác phổ cập.
+ Nhiệm vụ:
· [bookmark: _GoBack]Duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục THCS;
· Tuyên truyền, vận động học sinh tốt nghiệp THCS vào học tại các trường THPT, BT THPT, THCN và Nghề.
+ Giải pháp:
-Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nội dung về công tác phổ cập giáo dục.
- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập giáo dục.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ về mọi mặt.
- Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nội thất, đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hai tốt” nâng cao chất lượng dạy học.
- Duy trì sĩ số, có biện pháp hữu hiệu để chống lưu ban, bỏ học, không để học sinh bỏ học ở THCS quá 0,3%.
- Theo dõi, nắm chắc các đối tượng trên địa bàn, vào sổ phổ cập thường xuyên, theo dõi cập nhật sổ chuyển đi, chuyển đến. Phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và các ban ngành đoàn thể, vận động ngay số đối tượng mới bỏ học ra lớp .
- Nâng cao chất lượng các giờ dạy trên lớp, quan tâm nhiều đến các đối tượng học sinh yếu kém, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
- Có kế hoạch tập huấn đội ngũ giáo viên làm công tác phổ cập.
- Xây dựng, giữ vững trường xanh – sạch - đẹp để thu hút học sinh tới trường.
- Đẩy mạnh tiến độ phổ cập giáo dục trung học và nghề.
- Tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị hiện có.
- Xây dựng và duy trì tốt trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 – cấp dộ cao nhất.
6- Kiến nghị 
	Ban điều hành phổ cập tăng cường hơn nữa chỉ đạo các ngành, các cấp quan tâm đến công tác phổ cập.
	Cấp kinh phí chi thưởng cho những đơn vị có thành tích tốt, kinh phí cho việc điều tra, cập nhật dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ.
	Đề nghị UBND huyện điều động, bổ sung giáo viên sớm giúp nhà trường, trường thiếu nhiều giáo viên ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.
	Nâng cấp phần mềm phổ cập giáo dục hoàn thiện hơn nữa để các nhà trường làm hiệu quả hơn.
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